Trường tiểu học Thượng Quận


TUẦN 3:                                                         Ngày  so¹n: 11 / 9 / 2017
                                                                                     Ngày  dạy: Thứ hai ngày  18 / 9/ 2017.
               Buổi sáng:
                                        Tiết 2 + 3:                  Tập đọc  
                                               Bạn của nai nhỏ ( 2 tiết)
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu: ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong SGK. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng giúp người, cứu người.
- Các KNS được GD trong bài: KN xác định giá trị: có khả năng hiểu biết rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác, KN lắng nghe tích cực.
- GDHS biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. 
II. chuẩn bị:    
- Tranh minh hoạ ( SGK ). Bảng phụ.
- PP: Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

III. các hoạt động dạy học:      
1. Kiểm tra bài cũ:   
- 2 HS đọc bài: Làm việc thật là vui + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu chủ điểm + Giới thiệu ND bài. 

b. Các hoạt động:          
Tiết 1:
* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài. 1 HS đọc lại bài.
- HDHS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.

+ HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GV uốn nắn + HDHS đọc đúng các từ khó: 

Nai Nhỏ, chơi xa, chặn lối, lần khác, lão Hổ, lao tới, lo lắng, chút nào nữa, ...
+ HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. 
+ GVHD đọc câu dài trên BP: 
. Sói sắp tóm được Dê Non / thì bạn con đã kịp lao tới, / dùng đôi gạc chắc khoẻ / hóc Sói ngã ngửa.//
. Con trai bé bỏng của cha, / con có một người bạn như thế / thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa. // 
 HS đọc chú giải trong SGK và giải nghĩa thêm từ: rình.
- HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.
- HS đọc lưu loát, chính xác, HS đọc thể hiện đúng giọng điệu của từng nhân vật.

- HS thi đọc giữa các nhóm, cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
                                                                 Tiết 2

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài
- HS đọc thầm đoạn 1 + TLCH 1 ( SGK ): Nai Nhá xin phép cha đi chơi xa cùng với bạn. Cha Nai Nhá nãi: Cha không ngăn cản con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn của con.
- HS đọc thầm đoạn 2, 3, 4 + TL tiếp các câu hỏi 2, 3, 4 ( SGK ):
+ Câu 2: GV khuyến khích HS tập TLCH bằng lời của mình, không lặp lại nguyên văn lời Nai Nhỏ. 
+ Câu 3: HS thảo luận, ý kiến - kèm lời giải thích. GV khẳng định: đặc điểm " dám liều mình vì người khác" vì đó là đặc điểm của một người vừa dũng cảm, vừa tốt bụng ).
+ Câu 4 : GV giúp HS phân tích để  nhận thấy:
. Có sức khoẻ là rất đáng quý có sức khoẻ mới làm được nhiều việc.
. Thông minh, nhanh nhẹn là phẩm chất rất đáng quý.
. Người sẵn lòng giúp người, cứu người là người bạn tốt, đáng tin cậy.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- HS luyện đọc, HS thi đọc đọc toàn truyện theo kiểu phân vai.
- Cả lớp và GV nhận xét, KL cá nhân, nhóm đọc hay nhất.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nêu câu hỏi củng cố bài: Vì sao cha Nai Nhá vui lòng cho con trai bé bỏng của mình đi chơi xa ?
+ Qua câu chuyện này em học được điều gì ở bạn của Nai Nhỏ ( HS biết khẳng định mình và bạn của mình với người khác )
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Dặn HS ôn bài, CB cho tiết KC sau. 

                                          Tiết 4:                            Toán
T.11: ÔN TẬP – KIỂM TRA
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, kiểm tra KT về: Đọc, viết số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau; Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100; KN giải bài toán bằng một phép tính.  
- HS nắm vững KT, làm tốt các BT theo yêu cầu.

- HS tích cực, chủ động làm bµi.

II. Chuẩn bị: 
- Nội dung các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Ôn tập – Kiểm tra.

- GV tổ chức cho HS làm đề bài KT sau:

Đề bài:

+ Bài 1: Viết các số sau:

. Ba mươi tư.                                  . Sáu mươi lăm

. Bốn mươi mốt                              . Tám mươi 

. Năm mươi bảy                             . Chín mươi chín

+ Bài 2: Ghi lại cách đọc các số sau: 

a) 21                                                              c) 55

b) 45                                                              d) 77

Bài 3: Số ?

a) Số liền trước của 21 là: ........

b) Số liền sau của 89 là:    ........

c) Số lớn hơn 33 và bé hơn 36 là: ………
Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a)    23  +  42                            67  -  35                                 2  +  57

b)    86  -  52                            54  +  14                                 73  -  10

Bài 4: Lớp em có 34 bạn, trong đó có 11 bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam ?

Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 

​​​​​​​​​​                     A                                                                                         B

                Độ dài đoạn thẳng AB là:………cm  hoặc:………dm

- HS làm bài, GV bao quát lớp.
* H§ 2: Thu bài chấm.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, khắc sâu ND KT ôn tập.
- Nhận xét tiết học. Dặn HS ôn cách đọc, viết các số đên 100; Ôn phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) các số có hai chữ số. 


               Buổi chiÒu:

                                       Tiết 1:                     tiếng việt ( * )            
TẬP ĐỌC: danh sách học sinh tổ 1, lớp 2a
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc đúng những chữ ghi tiếng có vần khó hoặc dễ lẫn. Biết đọc bản danh sách với giọng rõ ràng, rành mạch; ngắt nghỉ hơi đúng sau từng cột, từng dòng.

- Nắm được những thông tin cần thiết trong bản danh sách. Biết tra tìm thông tin cần thiết.

- Củng cố KN sắp xếp tên người theo thứ tự Bảng chữ cái.

II. chuẩn bị:    

- 3 tờ giấy khổ to, bút dạ để các tổ thi xếp tên các bạn theo thứ tự Bảng chữ cái.

- Danh sách HS của lớp.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ:   

- GV gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc bài: Bạn của Nai Nhỏ  + TLCH về ND từng đoạn.

- 3 HS lên bảng ghi lại những chữ cái đã học ở các tuần 1 và 2. Cả lớp viết đủ 29 chữ cái vào vở nháp - 3 HS đọc TL Bảng chữ cái.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu, HS theo dõi bài, 2 HS đọc bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng dòng trong bản danh sách, GVHDHS:

+ Đọc đúng và rõ ràng, rành mạch các chữ số ghi ngày sinh.

+ Đọc đúng và rõ ràng nơi ở.

- HS tập đọc danh sách theo thứ tự: mỗi em đọc 2 - 3 dòng. GV nhận xét, uốn nắn. Sau đó cho HS tập đọc đúng và rõ ràng ( mỗi HS 5 dòng ).

- HS thi đọc toàn bài.

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi luyện đọc ( tra tìm ND ):

+ Lần 1: HS lần lượt đọc theo từng cặp ( HS 1 nêu số TT, HS 2 đọc đúng dòng ND của số TT đó ).

+ Lần 2: HS 1 nêu Họ và tên một người trong danh sách, chỉ định HS 2 nói nói nhanh ngày sinh hoặc nơi ở của bạn đó.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
+ HS đọc bài, TL  lần lượt các câu hỏi trong SGK

- Câu 1: Bản danh sách gồm những cột: Số thứ tự; Họ và tên; Nam, nữ; Ngày sinh; Nơi ở.
- Câu 2:

+ HS tiếp nối nhau đọc bản danh sách theo hàng ngang ( Lần lượt hết ND của số TT 1, tiếp đến số TT 2, 3, ... , 10 ).

+ GVHD 1 HS nêu họ và tên một bạn bất kì trong bản danh sách để HS khác đọc tiếp thông tin về bạn ấy..

- GV nêu tiếp CH, yêu cầu HS đọc thầm cột Họ và tên và nêu chữ cái đầu của tên các HS trong bản danh sách. 

- Câu 3: Tên HS  trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
- Câu 4: GV tổ chức cho HS làm việc theo đơn vị tổ.

+ HS đọc thầm CH, tự sắp xếp tên các bạn trong tổ của mình dựa theo thứ tự bảng chữ cái vào giấy khổ to.

+  Còn thời gian GV gọi đại diện 3 tổ lên gắn DS tên các bạn trong tổ mình trên bảng lớp.  

+ GVHD chữa bài trên bảng lớp. 

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- GV tổ chức cho HS thi đọc bản danh sách.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người đọc bản danh sách đúng nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV giới thiệu Danh sách HS của lớp - 2 HS đọc.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS VN tiếp tục tập đọc, tập tra tìm nhanh thông tin về các bạn có tên trong danh sách.


                                   Tiết 2:                     tiếng việt ( * )                          
                                          ôn: Chào hỏi. Tự giới thiệu

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân. Viết được một bản tự thuật ngắn.

- Rèn KN chào hỏi và tự giới thiệu; KN viết bản tự thuật ngắn.

- HS có thói quen chào hỏi có văn hoá.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Thực hành chào hỏi, tự giới thiệu.

- GV ghi bảng yêu cầu: Nói lời của em trong các trường hợp sau:

+ Chào bố, mẹ để đi học.

+ Chào ông, bà khi đi học về.

+ Chào thầy, cô khi đến trường.

+ Chào bạn khi gặp nhau ở trường.
- GV gọi 2 HS làm mẫu thực hiện lần lượt từng yêu cầu.

- Từng HS tiếp nối nhau nói lời của em theo các yêu cầu trên.

- Cả lớp lắng nghe, nhận xét. GV cho HS thảo luận: chào ( kèm với lời nói, giọng nói, vẻ mặt ) như thế nào mới là người lịch sự, có văn hoá ? 

- Tiếp theo GV gọi 2 HS thực hành làm mẫu tự giới thiệu về mình. 

- HS tiếp nối nhau tự giới thiệu về bản thân.

* HĐ 2: Thực hành viết bản tự thuật.
- GV tổ chức HDHS làm BT 3 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1 ).

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS làm mẫu: đọc bản tự thuật theo mẫu để giới thiệu về bản thân.

- HS viết tự thuật vào vở, GV theo dõi, uốn nắn.

- GV gọi một số HS đọc bài tự thuật. - GV nhận xét, đánh giá.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. 

- Yêu cầu HS chú ý thực hành những điều đã học: tập kể về mình cho người thân nghe, tập chào hỏi có văn hoá. 


                                              Tiết 3:                      Toán ( * )
Luyện tập: phép cộng, phép trừ ( không nhớ )
các số có hai chữ số.

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố KT cho HS về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) các số có 2 chữ số.

- Rèn KN thực hành giải toán về cộng, trừ ( không nhớ ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng và phép trừ.

- HS yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị: 

- ND một số bài tập có liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập, củng cố KT về phép cộng và phép trừ.

- GV ghi bảng 2 phép tính:         

                   35 + 12 = ?          và          58 - 13 = ?

- HS tự đặt tính và tính KQ vào vở BT, 2 HS lên bảng làm.

- GV kết hợp hỏi để củng cố cho HS về tên gọi các thành phần và KQ của mỗi phép tính; cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- GV chốt KT về phép cộng và phép trừ.

* HĐ 2: Thực hành.

- GV tổ chức, HDHS tự làm các BT sau: 

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 52 + 34                    78 - 53                       31 + 57
b) 86 - 32                     64 + 14                      53 - 40

+ Bài 2: 
a) Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: 21 và 48.

b) Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là là: 98 và 54.

+ Bài 3: Lớp 2A trồng được 25 cây hoa, lớp 2B trồng được 23 cây hoa. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa ? 
+ Bài 4: Hai bạn Hồng và Nhung cắt được 28 bông hoa. Riêng bạn Hồng cắt được 15 bông hoa. Hỏi Nhung cắt được bao nhiêu bông hoa ? 

- HS tự làm vào vở rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

. Bài 1: Củng cố KN đặt tính, thực hiện phép cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100.

. Bài 2: Củng cố tên gọi các thành phần trong phép cộng, phép trừ; KN thực hiện phép cộng, phép trừ.

. Bài 3: Củng cố KN giải toán bằng một phép cộng.

. Bài 4: Củng cố KN giải toán bằng một phép trừ.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố KT về phép cộng và phép trừ.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. 



                                                                 Ngày soạn: 13 / 9 / 2017
                                                                                       Ngày dạy: Thứ tư ngày 20 / 9 / 2017
                Buổi sáng:

                                              Tiết 1:                     Tập đọc  

                                                                 Gọi bạn
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ và nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ.

- Hiểu được ND chính của bài: Tình bạn cảm động giữa Bê vàng và Dê trắng. trả lời được các câu hỏi cuối bài, thuộc 2 khổ thơ cuối bài.

- Các KNS được GD trong bài: KN xác ®ịnh giá trị ( có khả năng  hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác ), KN lắng nghe tích cực.
- GDHS cần biết tôn trọng người khác.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa bài đọc, Bảng phụ. 

- Các PP dạy học: PP thảo luận, trình bày ý kiến cá nhân.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài: Bạn của Nai Nhỏ  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: HS quan sát tranh minh họa, nêu ND tranh -> GV giới thiệu bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng dòng thơ. GV uốn nắn tư thế đọc, HDHS đọc đúng các từ: xa xưa, thuở nào, suối cạn, lang thang, nẻo, ... 

- HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ trong bài.

- GVHD đọc trên bảng phụ.

- GV kết hợp HDHS hiểu nghĩa một số từ : sâu thẳm, hạn hán, lang thang ( SGK ).
- HS thi đọc giữa các nhóm. Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm khổ 1 và TLCH 1 ( SGK ). 

- HS đọc thầm  khổ 2. TL CH 2. GV giải thích thêm: Bê vàng và Dê Trắng là hai loài vật cùng ăn cỏ, bứt lá. Trời hạn hán, cỏ héo khô, chúng có thể chết vì đói khát nên phải đi tìm cỏ ăn. 

- HS đọc thầm khổ 4 + TLCH 3, 4.
+ Câu 4:  HS thảo luận, GV khuyến khích HS phát biểu ý kiến riêng.

* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ.

- HS tự đọc nhẩm bài thơ 2, 3 lượt. GV ghi bảng các TN đầu dòng thơ. 

- HS thi đọc thuộc ( HS học thuộc 2 khổ thơ cuối bài, cả bài ).

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn người đọc tốt nhất, thuộc bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi để củng cố bài: Bài thơ giúp em hiểu gì về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng ? 

- GV nhận xét tiết học. VN ôn đọc TL bài thơ.


                                   Tiết 2:                             Tập viết

                                                                       Chữ hoa b

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa B; từ ứng dụng Bạn và câu ứng dụng Bạn bè sum họp theo các cỡ chữ quy định.

- Rèn kĩ năng viết chữ hoa B
- HS có thói quen luyện chữ viết thường xuyên.

II. chuẩn bị: - Mẫu chữ hoa B
- Vở tập viết, bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa ¡, ¢.

2. Bài mới:          a. Giới thiệu bài:
                            b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD quan sát và nhận xét chữ hoa B
- GV gắn chữ hoa ¡, ¢ mẫu lên bảng, chỉ vào từng chữ mẫu yêu cầu HS TL: 

+ Chữ hoa B  cao mấy li, rộng mấy « ? 

+ Chữ hoa B gồm mấy nét, là những nét nào ?

- GV nhắc lại các nét viết chữ hoa B.
- GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại các nét viết chữ hoa B.
- HS tập viết bảng con, nhận xét, sửa sai.

* HĐ 2: HD viết câu ứng dụng

- GV cho HS đọc câu ứng dụng: Bạn bè sum họp.

- GV giúp HS hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- HS tìm những chữ viết hoa có trong câu ứng dụng.

- HS nhận xét về độ cao của các chữ cái, khoảng cách các chữ.

- GV viết mẫu chữ Bạn, nhắc HS lưu ý các nét viết liền mạch, khoảng cách các chữ phải đều nhau.

- HS tập viết bảng con. GV theo dõi, nhận xét, sửa sai.

* HĐ 3: HD viết vào vở tập viết

- GV nêu yêu cầu viết bài :

+ 1 dòng chữ B cỡ chữ vừa, 1 dòng cỡ chữ nhỏ.

+ 1 dòng từ ứng dụng Bạn cỡ vừa, 1 dòng Bạn cỡ nhỏ.

+ 2 dòng câu ứng dựng cỡ nhỏ.

- HS tập viết vào vở.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài

- GV thu 1 / 3 số bài trong lớp.

- Chấm bài, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa B.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS luyện viết chữ hoa B.

                              Tiết 3:                                  Toán

                                                   T. 13: 26 + 4 ; 36 + 24
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4 và 36 + 24. Củng cố cho HS về cách giải bài toán có lời văn ( toán đơn liên quan đến phép cộng ).

- Rèn KN đặt tính, tính và giải toán có lời văn.

- HS yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị: 

- 4 bó que tính, mỗi bó 1 chục que và 10 que tính rời.

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu một số phép cộng có tổng bằng 10.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 26 + 4.
- GV nêu  bài toán dẫn dắt đến phép cộng:       26 + 4 = ?
- GV thao tác bằng que tính trên bảng, HDHS cộng:

+ HDHS đặt tính:       26       ( Viết 26, viết 4 thẳng cột với 6, viết dấu +, kẻ vạch ngang ).

                                +    4

+ HD tính:          26        .  6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.

                         +   4        .  2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

                           30

- GV ghi bảng một số VD khác, yêu cầu HS tự đặt tính và tính KQ ở bảng con:

                  35 + 5 = ?                46 + 4 = ?               81 + 9 = ?

- 3 HS lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét. GV nhấn mạnh cách đặt tính và thực hiện phép tính.

* HĐ 2: Giới thiệu phép cộng 36 + 24.
- Các bước tiến hành tương tự HĐ 1.

- GV cho HS tự đặt tính rồi tính. GV nhấn mạnh cho HS cách đặt tính.

- HS đặt tính rồi tính KQ ở bảng con, 1 HS nêu cách tính - GV ghi bảng:

                       36

                     + 24

                       60
* HĐ 3: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3 ( SGK  - T.13 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS làm ở bảng con, một số HS lên bảng làm. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng. 

- Củng cố  cộng có nhớ, phép cộng có tổng là số tròn chục.

+ Bài 2: - HS đọc đề, lớp phân tích đề bài, tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán vào vở. 
- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Củng cố cho HS cách trình bày giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng.

+ Bài 3: - HS tự đọc đề bài, làm bài, GV cho HS lên bảng chữa bài, nhận xét.
- Tuyên dương HS tìm được nhiều phép tính, đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố phép cộng có tổng là số tròn chục.

- Nhận xét tiết học. Nhắc HS ôn bài, chuẩn bị bài sau.               


                                       Tiết 4:                           đạo đức

                                          Biết nhận lỗi và sửa lỗi ( T. 1 )
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết khi mắc lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Biết đựoc vì sao cần nhận lỗi.

- HS biết tự nhận và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi.

- HS có kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề  trong tình huống mắc lỗi, có trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.

- HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.

II. chuẩn bị:  - PP: thảo luận, giải quyết vấn đề.
- Vở bài tập Đạo đức 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS nêu lợi ích của việc học tập và sinh hoạt đúng giờ.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Phân tích truyện Cái bình hoa.
+ Mục tiêu: Giúp HS xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi.

+ Cách tiến hành:
- GV chia nhóm HS, yêu cầu các nhóm theo dõi câu chuyện và XD phần kết câu chuyện.

- GV kể chuyện Cái bình hoa với kết cục để mở: kể từ đầu đến đoạn: " Ba tháng trôi qua, không ai còn nhớ đến chuyện cái bình vỡ".

- GV hỏi: + Nếu Vô - va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra ?

                + Các em thử đoán xem Vô - va đã nghĩ gì và làm gì sau đó.

- HS thảo luận theo nhóm và phán đoán phần kết.

- Đại diện các nhóm trình bày. 

GV hỏi: " Các em thích đoạn kết của nhóm nào hơn ? Vì sao ?
- GV kể nốt đoạn cuối của câu chuyện và phát phiếu câu hỏi cho các nhóm:

+ Qua câu chuyện, em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi ?

+ Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì ?

- Các nhóm thảo luận và trả lời CH.

- GV kết luận:

 Trong cuộc sống, ai cũng có khi mắc lỗi, nhất là với các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhận lỗi và sửa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý

- Liên hệ: HS  thi kể những lần mà mình mắc lỗi  mà đã biết nhận và sửa lỗi và ngược lại.
* HĐ 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình.
+ Mục tiêu: Giúp HS biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình.
+ Cách tiến hành: 

- GV quy định cách bày tỏ ý kiến: tán thành - giơ 2 tay; không tán thành - không giơ tay; lưỡng lự - giơ 1 tay.

- GV lần lượt đọc từng ý kiến ở BT 2 trong Vở BT đạo đức 2 - trang 6.

- HS bày tỏ ý kiến và giải thích lí do.

- GVKL về từng ý kiến:

+ Các ý kiến a, d, ® là đúng.

+ ý kiến b - là cần thiết nhưng chưa đủ, vì có thể làm cho người khác bị nghi oan.

+ ý kiến c - chưa đúng vì đó là lời nói suông. Cần phải sửa lỗi để mau tiến bộ.

+ ý kiến e là sai. Cần phải xin lỗi cả người quen lẫn người lạ khi mình có lỗi với họ.

-> KL: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người quý mến.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh cho HS: Cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.

- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS CB bài cho tiết sau

                                                                                     Ngày soạn: 14 - 9 - 2017
                                                                                    Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 - 9 - 2017.
                Buổi sáng:

                                   Tiết 1:                    luyện từ và câu  

                                     Từ chỉ sự vật. Câu kiểu: ai là gì ?
I. Mục đích yêu cầu:

- HS tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý ( BT 1, 2 ). Biết đặt câu theo mẫu: Ai là gì ? ( BT 3 )

- Rèn luyện KN nhận biết các từ chỉ sự vật và KN đặt câu theo mẫu: Ai là gì ? 

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ các sự vật ( SGK - 26 ). Bảng phụ viết sẵn ND BT 2.

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra một số HS làm lại BT 1, 3 ( tiết LTVC - tuần 2 ).

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Nhận biết về từ chỉ sự vật ( danh từ ).

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - T. 26 ):

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của BT.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu của BT:  Tìm các từ chỉ sự vật được vẽ trong mỗi tranh.
- HS quan sát từng tranh ( SGK ), suy nghĩ rồi tìm từ, tự viết tên theo thứ tự từng tranh vào vở BT.

- Một số HS  nêu miệng, GV cùng cả lớp nhận xét - GV kết hợp ghi bảng các từ đúng:

   1 -  bộ đội.       2  -  công nhân.        3  -  « tô.        4  -  máy bay. 

   5 -  voi.            6 -  trâu.                    7 -  dừa.         8 -  mía.

- GV chấp nhận nếu HS  có thể nêu những từ: chú bộ đội, cô công nhân, con voi, con trâu, cây dừa, cây mía nhưng không viết lên bảng các từ chỉ loại.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của BT.
- GV gắn bảng phụ lên bảng và nhắc HS: trong bảng từ đã nêu, có từ không chỉ sự vật. 

- HS đọc và tìm các từ chỉ sự vật, ghi lại các từ đó vào vở BT.

- GV gọi 1 HS lên bảng, dùng bút dạ đánh dấu vào những từ chỉ sự vật trong bảng.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những từ đúng.

- 1 HS đọc lại các từ chỉ sự vật, GV kết hợp ghi bảng:

Các từ chỉ sự vật:

         bạn, thước kẻ, cô giáo, thầy giáo, bảng, học trò, nai, cá heo, phượng vĩ, sách.

. Củng cố KN nhận biết về từ chỉ sự vật.
* HĐ 2: Luyện tập câu kiểu Ai là gì ?

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK ).

- GV nêu yêu cầu của bài, viết mẫu lên bảng.

- 1 HS đọc mô hình câu và phân tích câu mẫu.

- HS làm bài vào vở BT, GV gọi một số HS tiếp nối nhau đọc câu vừa đặt theo mẫu.

GV kết hợp viết vào mô hình một số câu đúng:

+ Mẹ em là giáo viên.                + Chú Hoà là bộ đội.

+ Bố em là công nhân.               + Bạn Lan là học sinh lớp 2B.    

+ ...

( HS - đặt 2 câu ).
. GV củng cố, khắc sâu KT về câu kiểu Ai là gì ?

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhắc lại KT cơ bản đã luyện tập: tìm từ chỉ người, đồ vật, loài vật, cây cối; đặt câu theo mẫu: Ai ( hoặc cái gì, con gì ) là gì ?

- GV nhận xét tiết học, dặn HS tập đặt câu theo mẫu vừa học để giới thiệu về bạn bè, người thân.

                                   Tiết 2:               chính tả ( Nghe - viết )  

                                                               Gọi bạn
I. Mục đích yêu cầu:

- Viết 2 khổ cuối trong bài thơ Gọi bạn. Tiếp tục củng cố quy tắc chính tả ng / ngh. 

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ cuối bài thơ Gọi bạn; làm đúng các BT phân biệt các phụ âm đầu dễ lẫn ( ch / tr ).

- HS có ý thức giữ gìn vở sạch, viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn BT 2 , BT 3 ( a ) - SGK - T.29.

- Vở BT Tiếng Việt - tập 1; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS lên bảng viết, d​ưới lớp viết ở bảng con:nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che. 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD nghe - viết.
- GV đọc đầu bài và hai khổ thơ cuối. 1 - 2 HS đọc lại 2 khổ thơ - Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm ND bài chính tả:

+ Bê Vàng và Dê Trắng gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào ?

+ Thấy Bê Vàng không trở về, Dê Trắng đã làm gì ?

- HS nêu nhận xét:

+ Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ? ( Viết hoa chữ cái đầu bài thơ, đầu mỗi dòng thơ, đầu câu. Viết hoa tên riêng nhân vật ).

+ Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì ? ( ... được ghi sau dấu hai chấm, đặt trong dấu ngoặc kép. Sau mỗi tiếng gọi có dấu chấm than ( chấm cảm ) ).
- HS tự tìm những tiếng khó, tập viết ở bảng con: suối cạn, nuôi, lang thang, nẻo, ... .

 GV quan sát, sửa sai.

- GV đọc cho HS nghe - viết bài vào vở. Lưu ý HS về cách trình bày: Ghi tên bài, viết chữ đầu của mỗi dòng thơ. GV theo dõi, uốn nắn.

- GV đọc cả bài chính tả cho HS soát lại. HS tự chữa lỗi, gạch chân từ viết sai, viết lại từ đúng ra lề vở.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2: - 1 HS đọc yêu cầu của BT.
- HS suy nghĩ, làm bài vào vở BT. GV gắn bảng phụ lên bảng, gọi 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng:  a) nghiêng ngả, nghi ngờ.

                                                         b) nghe ngóng, ngon ngọt.
- 1, 2 HS đọc lại quy tắc chính tả với ng / ngh.
      Ngh -  đi với i, e, ê;  ng -  đi với các âm còn lại ( a, ¨, ©, o, « ¬, u, ­ ).

+ BT 3 ( a ): - Các bước tiến hành tương tự BT 2.
- GV cho HS đọc lại lời giải để luyện phát âm đúng:

                 Trò chuyện, che chở.                            Trắng tinh, chăm chỉ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết đẹp, có tiến bộ.

- Nhắc HS phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế khi viết bài chính tả.

                                           Tiết 3:                           Toán
T.14: luyện tập 
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5; Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 và giải bài toán bằng một phép cộng.

- Rèn KN làm tính cộng ( nhẩm và viết ), trong trường hợp tổng là số tròn chục và giải bài toán bằng một phép cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp KT xen kẽ ôn tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố KN làm tính cộng ( nhẩm và viết ), trong trường hợp tổng là số tròn chục.   
 GV tổ chức cho HS tự làm các BT: 1, 2, 3 ( SGK - T.14 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự làm, cộng nhẩm và ghi KQ vào vở BT.
 ( HS làm dòng 1 )

- Lần lượt HS nêu miệng KQ. GV yêu cầu HS nêu cách nhẩm: Thực hiện các phép cộng theo thứ tự từ trái sang phải.

 Chẳng hạn: 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Vậy: 9 cộng 1 cộng 5 bằng 15.

- GV củng cố cho HS về KN cộng nhẩm dạng: 9 + 1 + 5.

+ Bài 2: - HS tự chép từng phép tính vào vở rồi tính. 
- GV lưu ý HS: viết các chữ số sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột hàng chục. 

- GV gọi một số HS lên bảng làm. 
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.
- HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở BT - 3 HS lên bảng làm bài.

- GV nhắc HS chú ý cách đặt tính. 
- Cả lớp nhận xét, chữa bài, chốt lại KQ đúng.

- Củng cố KN thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24.

* HĐ 2: Ôn tập, củng cố về giải toán bằng một phép cộng.

 GV tổ chức, HDHS làm BT: 4 ( SGK - 14 ) rồi chữa bài.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán. 1 HS nêu cách giải. 
- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng trình bày.

- Củng cố cho HS về cách trình bày giải bài toán bằng một phép cộng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ôn cách thực hiện phép cộng ( nhẩm và viết ), trường hợp tổng là số tròn chục; Cách trình bày và giải toán có lời văn bằng một phép cộng.


                                Tiết 4:                        tự nhiên và xã hội
                                                                               Hệ cơ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nêu và chỉ tên được vị trí các vùng cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân ... Biết được sự co duỗi của bắp cơ khi cơ thể hoạt động.

- HS chỉ và nói được tên một số cơ của cơ thể.

- HS có ý thức tập thể dục thường xuyên để cơ được săn chắc.

II. chuẩn bị:

    Tranh : hệ cơ.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nói tên một số xương và khớp xương của cơ thể.

- Em cần làm gì để cột sống không bị cong, vẹo ?

2. Bài mới:          
a. Giới thiệu bài: 

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Quan sát hệ cơ.

+ Mục tiêu: HS nhận biết và gọi được tên một số cơ của cơ thể.

+ Cách tiến hành:
- HS làm việc theo cặp: quan sát hình vẽ hệ cơ ( SGK - 8 ), chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể. GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm.

- GV treo hình vẽ hệ cơ phóng to lên bảng, gọi một số HS lên bảng vừa chỉ vào hình vẽ vừa nói tên các cơ.

- GV có thể bổ sung hoặc sửa chữa những ý kiến chưa đúng.

- GVKL: Cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ. Các cơ bao phủ toàn bộ cơ thể làm cho mỗi người có một khuôn mặt và hình dáng nhất định. Nhờ cơ bám vào xương mà ta có thể thực hiện được mọi cử động như: chạy, nhảy, ăn, uống, cười, nói, ...
* HĐ 2: Thực hành co và duỗi tay.

+ Mục tiêu: HS biết được cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể cử động được.

+ Cách tiến hành:

- HS quan sát hình 2 - T.9 , làm động tác giống hình vẽ, đồng thời quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ ở cánh tay khi co. Sau đó lại duỗi tay ra và tiếp tục quan sát, sờ nắn và mô tả bắp cơ khi duỗi xem nã thay đổi như thế nào so với bắp cơ khi co ?

- HS thực hành theo HD của GV, trao đổi theo cặp về CH trên.

- Một số nhóm HS thực hành.

- GVKL: Khi cơ co, cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn. Khi cơ duỗi ( dãn ra ), cơ sẽ dài hơn và mềm hơn. Nhờ có sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được. 

* HĐ 3: Thảo luận: Làm gì để cơ được săn chắc ?

+ Mục tiêu: HS biết được vận động và tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ được săn chắc.

+ Cách tiến hành:

- Lớp thảo luận câu hỏi: Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ?

- Một số HS phát biểu ý kiến.

- GV chốt ND và liên hệ.

+ HS thi nhau nêu những việc mà HS đã làm và chưa làm được.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu KT về: các loại cơ chính và biện pháp để cơ được săn chắc. 

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS thường xuyên tập luyện để cơ được săn chắc.
               
                                 Ngày soạn:  15 / 9 / 2017
                                                    Ngày dạy: Thứ sáu ngày 22 / 9/ 2017

                     Buổi sáng:

                               Tiết 1:                       Tập làm văn  

                             Sắp xếp câu trong bài. lập danh sách học sinh
I. Mục đích yêu cầu:

- Sắp xếp lại  đúng thứ tự các tranh; kể  được nối tiếp từng đoạn câu chuyện" Gọi bạn ". 
Xếp đúng thứ tự các câu trong truyện Kiến và Chim Gáy.

- Biết vận dụng KT đã học lập đ­îc danh sách 3 đến 5 HS theo mẫu.
- Các KNS được GD trong bài: KN tư duy, sáng tạo và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ; KN hợp tác, tìm kiếm và xử lí thông tin.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa BT 1 ( SGK ), BP, vở nháp.

- PP: Động não, làm việc nhóm, đóng vai.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS đọc lại bản tự thuật đã viết ( tiết TLV tuần 2 ). Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* H§ 1: Luyện sắp xếp câu trong bài.

+ Bài 1 ( SGK ): - HS đọc yêu cầu của bài, GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài.
- GVHD sắp xếp thứ tự tranh ( HS làm việc theo nhóm )
. HS quan sát tranh vẽ ( SGK ), nhớ lại ND bài thơ Gọi bạn. Sau đó xếp lại cho đúng thứ tự các tranh.
. Đại diện nhóm nêu miệng kết quả. GV nhận xét, chốt:
                       Thứ tự đúng của các tranh: 1 -  4 - 3 - 2.
- HS kể lại chuyện theo tranh:

. GV gọi 1 HS làm mẫu trước lớp.

. HS tập kể theo nhóm 4: HS đóng vai, kể theo vai.
. Các nhóm đóng vai kể trước lớp.
- GV + HS nhận xét, đánh giá.

+ Bài 2 ( SGK ): - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV gắn các băng giấy ghi sẵn các câu văn ( như SGK ) lên bảng.
- HS đọc kĩ từng câu văn, suy nghĩ, sắp xếp lại các câu cho đúng thứ tự các sự việc sảy ra viết vào vở nháp ( b - d - a - c )
- HS tự làm bài. 1 HS lên bảng làm bài. GV kiểm tra bài làm của HS trong vở.
- Cả lớp và GV chữa bài trên bảng, chốt lại lời giải đúng: 
       Thứ tự đúng của truyện là: b - d - a - c.
- Một số HS nhìn các băng giấy được xếp đúng trên bảng, đọc lại truyện.
* H§ 2: Lập danh sách HS.
+ Bài 3 ( SGK ): - 1 HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả mẫu.
- 2 HS đọc lại bài: Danh sách  học sinh tổ 1, lớp 2A.
- GVHDHS cách xếp tên các bạn trong tổ theo mẫu.

- HS làm ra vở nháp, kiểm tra lại, sau đó chép lại vào vở.

- GV theo dõi, giúp HS để các em hoàn thành bài.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV chốt lại ND bài.
- Nhận xét tiết học, Dặn HS VN xem lại các bài đã làm ở lớp.


               Tiết 2:                                   Toán

                                        T.15: 9 cộng với một số: 9 + 5.
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, lập và học thuộc các công thức 9 cộng với một số 
( cộng qua 10 ). Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng.
- HS biết áp dụng phép cộng dạng 9 cộng với một số để tính toán.

- HS yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị: 

- GV + HS: 20 que tính.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm ở bảng con:
                      24 + 7 = ?                       48 + 25 = ?
- GV nhận xét KQ bài làm của HS..
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu phép cộng 9 + 5.
- GV nêu bài toán để dẫn dắt đến phép cộng: 9 + 5 = ?
- HS đếm lấy 9 que tính, rồi đếm lấy tiếp 5 que tính nữa  -> gộp lại được 14 que tính.

- HS nêu: Có 9 que tính, thêm 5 que tính nữa. Có tất cả là 14 que tính.
- GV thao tác bằng que tính trên bảng, giúp HS tự nhận biết: 9 + 5 = 9 + 1 + 4

                                                                                                           = 10     + 4
                                                                                                           = 14.

- HDHS cộng:

+ HDHS đặt tính:         9      
[image: image1.wmf]
                                +    5
+ HD tính:            9        .  9 cộng 5 bằng 14, viết 4 thẳng cột với 9 và 5.

                         +   5        .  viết 1 vào cột chục.

                           14
* HĐ 2: HDHS tự lập bảng cộng dạng 9 cộng với một số.
- GV HD HS sử dụng que tính để tìm KQ của các phép cộng:
         9 + 2 = ...                       9 + 4 = ...                   9 + 6  = ...                    9 + 8 = ...
         9 + 3 = ...                       9 + 5 = ...                   9 + 7  = ...                    9 + 9 = ...
- GV chốt + ghi bảng, cho HS học thuộc các công thức trên.
* HĐ 3: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.15 ) rồi chữa bài.
+ Bài 1: - HS tự tìm KQ ở mỗi phép tính + nêu miệng KQ.
- GV cho HS nêu nhận xét về KQ ở từng cột để HS nhận ra: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi  -> Tính chất giao hoán của phép cộng.
- Củng cố tính nhẩm.

+ Bài 2: - HS tự viết phép tính vào vở rồi tính. GV lưu ý HS viết cho thẳng cột.
- Một số HS lên chữa bài, lớp nhận xét.

- Củng cố cách đặt tính và tính.

+ Bài 3:  - HS tự làm bài vào vở BT . 
- GV yêu cầu tính và viết ngay KQ, không phải viết phép tính trung gian.

+ Bài 4: - HS  đọc , phân tích bài toán.

- 1 HS nêu tóm tắt bài toán, 1 HS nêu cách giải. 
- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.
- Củng cố cho HS cách trình bày, giải toán có lời văn.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS.

- VN ôn bảng 9 cộng với một số.
               


                    Tiết 3:                               Sinh hoạt
                                                         sinh hoạt lớp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần và đề ra phư​ơng hư​ớng phấn đấu tuần tới.

-  HS thấy đ​ược những ​ưu, khuyết điểm của mình để có hư​ớng phấn đấu, khắc phục.

- GDHS ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện.

II. Nội dung :

1. Kiểm đểm, đánh giá việc thực hiện các nề nếp trong tuần .
- Từng tổ, HS tự kiểm điểm, báo cáo.

- Lớp trư​ởng nhận xét, đánh giá chung.

- GVCN tóm tắt ư​u, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

* Như​ợc điểm:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phư​ơng h​ướng phấn đấu trong tuần tới:
- Củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định.

- Phát huy hơn nữa những ư​u điểm và khắc phục những như​ợc điểm nêu trên.

- Chú trọng nề nếp học tập trên lớp để nâng cao chất lượng học tập, tích cực rèn luyện chữ viết, rèn nề nếp" Giữ vở sạch, viết chữ đẹp", rèn đọc.

- Thi đua học tập giữa các tổ.
3. Sinh hoạt văn nghệ.
- Lớp phó văn nghệ lên điều hành cho các tổ tham gia sinh hoạt văn nghệ.

                                               GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG
Bài 3: HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG và

BÓN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯờng bộ

i. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cảnh sát giao thông dùng hiệu lệnh ( bằng tay, còi , gậy ) để điều khiển xe và người đi lại trên đường. Biết màu sắc của từng nhóm biển báo cấm. Biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của cảnh sát giao thông và của biển báo hiệu giao thông.

- Quan sát và biết thực hiện đúng khi gặp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Phân biệt nội dung 3 biển báo cấm: 101, 102, 112.

- Phải tuân theo lệnh của cảnh sát giao thông và tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông.

II. Chuẩn bị:

- Hai  bức tranh 1, 2 và ảnh số 3 SGK phóng to. Ba biển báo 101, 102, 112 phóng to

III. CÁC HOẠT Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nói về các hành vi an toàn của người đi bộ.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Tìm hiểu hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
+ Mục tiêu: Giúp HS biết được hiệu lệnh của cảnh sát GT và cách thực hiện hiệu lệnh đó .

+ Cách tiến hành:

- GV lần lượt treo 5 bức tranh H 1, 2, 3, 4, 5 hướng dẫn HS cùng quan sát, tìm hiểu các tư thế điều khiển của CSGT và nhận biết việc thực hiện theo hiệu lệnh  đó như thế nào ?

- GV làm mẫu từng tư thế và giải thích nội dung hiệu lệnh từng tư thế.

- HS quan sát , nhận xét , thảo luận theo nhóm.

- 1 số HS lên thực hành làm cảnh sát giao thông.

- Thực hành đi đường theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

+ Kết luận: Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn khi đi trên đường.

* HĐ 2: Tìm hiểu về biển báo hiệu giao thông

+ Mục tiêu: - Biết hình dáng, màu sắc, đặc điểm nhóm biển báo cấm.
- Biết ý nghĩa, nội dung 3 biển báo hiệu thuộc nhóm biển báo cấm.

+ Cách tiến hành: 

- GV chia lớp thành làm các nhóm, mỗi nhóm nhận 1 biển báo ( GV chuẩn bị mỗi biển 2 chiếc giống nhau ).
  Nhóm 1, 2, 3: 3 biển báo cấm. Nhóm 4, 5, 6: 3 biển báo cấm.
  Yêu cầu HS nêu đặc điểm, ý nghĩa của nhóm biển báo này về: Hình dáng, màu sắc, hình vẽ bên trong.
- Đại diện nhóm lên trình bày, nêu hình dáng, màu sắc, hình vẽ và nội dung biển báo của nhóm mình. Nhóm cùng có biển giống nhau bổ sung.

- GV viết từng đặc điểm đó lên bảng sau đó so sánh điểm giống nhau khác nhau của từng biển.

. Biển ( 101 ): Cấm người và xe cộ đi lại

. Biển ( 112 ): Cấm người đi bộ: Người đi bộ không được đi đoạn đường có biển báo này.
. Biển ( 102 ): Cấm đi ngược chiều; Các loại xe không được đi theo chiều có đặt biển báo này.
( Lưu ý: biển này không có viền màu đỏ, vạch ngang màu trắng ở giữa )
- GV hỏi HS đường này các loại xe có đi được không ? 

- Các biển báo nàyđược đặt ở vị trí nào trên đường phố ( ở đầu những đoạn đường giao nhau và được đặt ở bên tay phải ).
- Khi đi trên đường phố, gặp biển báo cấm người đi đường phải thực hiện như thế nào ? ( HS trả lời ý nghĩa từng biển 101, 102, 112 )

+ Kết luận: Khi đi trên đường, gặp biển báo cấm thì người và xe cộ phải thực hiện đúng theo hiệu lệnh ghi trên mỗi biển báo đó.
* Hoạt động 3: trò chơi ai nhanh hơn

+ Mục tiêu: HS thuộc tên các biển báo vừa học.
+ Cách tiến hành:
- GV chọn 2 đội ( mỗi đội 2 em )

- GVđặt ở hai bàn 5 đến 6 biển ( có cả những biển chưa học ), úp mặt biển xuống bàn, GV hô bắt đầu các em phải lật nhanh các biển lên, mỗi đội phải chọn ra 3 biển báo vừa học và đọc nhanh tên biển. Đội nào nhanh thì thắng cuộc.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nội dung, đặc điểm của từng biển báo hiệu GT đường bộ vừa học.
- GV yêu cầu HS quan sát và phát hiện xem ở đâu có 3 biển báo hiệu giao thông vừa học.

 hực hiện tốt theo ND bài học để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................          

....................................................................................................................................................... 

                                                                                      Ngày 18 tháng 9 năm 2017
                                              Bài kiểm tra môn toán.

( Bài số 1 ).
                                              ( Thời gian làm bài: 40 phút).

                                                 Họ và tên: ........................................................
                                                          Lớp:  2C.
Đề bài:

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 51 đến 60: ……………………………………………………………………………   

b) Từ 79 đến 85: ……………………………………………………………………………

Bài 2: Số ?

a) Số liền trước của 21 là: ........

b) Số liền sau của 89 là:    ........

c) Số lớn hơn 33 và bé hơn 36 là: ………
Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a)    23  +  42                            67  -  35                                 2  +  57

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)    86  -  52                            54  +  14                                 73  -  10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Lớp em có 34 bạn, trong đó có 11 bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam ?

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: 

​​​​​​​​​​                     A                                                                                         B

                Độ dài đoạn thẳng AB là:………cm  hoặc:………dm

+ Bài 5 ( HS khá, giỏi làm thêm – Sáng thứ 5  ): 

- HS nhìn vào hình vẽ, GV giúp HS nhận rõ: Độ dài đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng OA và OB.

- GV yêu cầu HS nhìn vào hình vẽ, nêu thành bài toán rồi giải bài toán vào vở hoặc yêu cầu HS tự vẽ hình vào vở, nêu bài toán rồi giải.

- HS nêu miệng câu TL.

- GV giúp HS củng cố lại quan hệ giữa cm và dm và nêu đúng tên các đơn vị đo độ dài.

              Buổi chiều:
                              Tiết 1 :                         toán  ( * )
        Luyện tập phép cộng dạng: 26 + 4; 36 + 24.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố phép cộng có nhớ trong phạm vi 100  và giải toán có liên quan.

- Rèn luyện KN thực hiện phép cộng dạng: 26 + 4; 36 + 24; KN giải toán.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:

- ND các BT liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* H§ 1: Thực hành.

+ Bµi 1 ( Vở BT Toán in – T. 15 ): 

- 1 HS nêu yêu cầu bài. GV nhấn mạnh cho HS trường hợp các phép cộng có nhớ.
- HS làm bài  vào vở, một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài .

- Củng cố KN thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

+ Bµi 2 ( Vở BT Toán in – T. 15 ):

- HS đọc, phân tích bài toán, nêu cách giải.

- HS tự giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN giải toán bằng 1 phép cộng có nhớ.

+ Bài 3: Ngăn trên có 34 quyển sách, ngăn dưới có 56 quyển. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN giải toán bằng 1 phép cộng có nhớ.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS  nêu lại cách đặt tính và kĩ thuật tính dạng phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

- GV nhận xét tiết học, dặn HSVN ôn bài.


               Tiết 2:                                 luyện viết                              
                                                     Bài 3: chữ hoa B
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố quy trình viết chữ hoa B viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn KN viết chữ cái hoa B theo cỡ vừa và nhỏ; viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- mẫu chữ hoa B.

- HS: Vở luyện viết.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nhắc lại tên chữ hoa đã luyện giờ trước.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Củng cố quy trình viết chữ hoa B.
- HS nêu lại cấu tạo chữ hoa B, cách viết.

 * HĐ 2: HD viết câu ứng dụng.
- HS đọc cụm từ ứng dụng: Bền gan vững chí. Bất khuất kiên cường. GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. 

- GVHDHS quan sát và nhận xét về: + Độ cao của các chữ cái.

                                                           + Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

                                                           + Khoảng cách giữa các chữ ( tiếng ).

+ Nhắc HS l​ưu ý: điểm cuối của chữ B nối liền với điểm bắt đầu của chữ ê Chữ Bất
t​­¬ng tù.
* HĐ 3: HS viết vào vở luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết, HS viết theo yêu cầu.

- GV quan sát HS viết bài, uốn nắn giúp HS viết đúng và hoàn thành bài.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài. 

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS viết đẹp.
- Nhắc HS VN luyện viết chữ hoa B.

                                                                                                     N soạn: 03 / 9/ 2014.
                                                       N dạy: Thứ năm /11 / 9/ 2014.
                        Tiết 1:                  luyện từ và câu * 
                                    ôn: từ chỉ sự vật. Câu kiểu ai là gì?
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố từ chỉ sự vật, câu mẫu “ Ai là gì? ” 

- Rèn KN đặt câu mẫu “ Ai là gì?’’

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 1.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HDHS làm BT 1

- 1HS đọc yêu cầu của BT.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu của BT: Tìm các từ chỉ sự vật.

- HS tự làm bài vào vở BT. GV gọi  HS   nối tiếp nhau đọc bài, lớp và GV theo dõi nhận xét, chốt kến thức.

- HS  tìm thêm từ  khác ngoài tranh. 

- Củng cố từ chỉ sự vật. 

* HĐ 2: HDHS làm BT 2 .

- HS đọc yêu cầu của BT.

- GV HDHS nắm yêu cầu  của bài. 

- HS tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng, sau đó cho HS nối tiếp nhau đọc, lớp nhận xét, chốt KQ đúng.

- Củng cố từ chỉ sự vật.

* HĐ 3: HDHS làm BT 3 .
- 1 HS đọc yêu cầu của BT .

- GV giúp HS nắm chắc yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở BT, 2 HS lên bảng chữa bài.

- GV chữa bài nhận xét về mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp. Nhấn mạnh câu kiểu Ai là gì?

* HĐ4: HS bài 4.

- HS đặt câu theo từng mẫu sau:

a. Ai- là gì?

b. Cái gì - là gì?

c. Con gì - là gì?

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố câu kiểu Ai là gì? 

- GV nhận xét tiết học, khen những HS tích cực học tập.


                        
                           Tiết 1:                  Tập làm văn*  

                ôn: Sắp xếp câu trong bài. lập danh sách học sinh. 
I. Mục đích yêu cầu:

-  Củng cố cho HS cách sắp xếp các câu, sắp xếp lại  đúng thứ tự các tranh; kể  được nối tiếp từng đoạn câu chuyện" Gọi bạn". lập được danh sách 3 đến 5 HS theo mẫu.

- Rèn óc tư duy, sáng tạo và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.

- HS tích cực học tập.

II. chuẩn bị:    
- VBTTV in.
III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:          
* HĐ 1: HDHS làm bài tập 1.

- HS đọc yêu cầu của bài, nắm chắc yêu cầu của bài.

- HS tự sắp xếp thứ tự tranh .
- HS nêu miệng kết quả. GV nhận xét, chốt:

      Thứ tự đúng của các tranh: 1 -  4 - 3 - 2.

- HS  thi kể lại chuyện theo tranh:

+ Cá nhân thi kể.
+ Các nhóm thi kể.

- GV chấm điểm HS được bình chọn là nhóm kể hay nhất.

* HĐ 2: HDHS làm BT 2 .
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. 

- HS tự làm bài. 

- Cả lớp và GV chữa bài trên bảng , chốt lại lời giải đúng: 

       Thứ tự đúng của truyện là: b - d - a - c.
* HĐ 3: HDHS làm BT 3 .
- 1 HSTB đọc yêu cầu của bài, đọc cả mẫu.

- 2HS đọc lại bài: Danh sách  học sinh tổ 1, lớp 2A.
- HS tự lập danh sách nhóm 3-5 bạn ( bạn của tổ khác)

* HĐ4: HDHS làm BT4.


Sắp xếp  lại các câu sau theo đúng thứ tự diễn biến câu chuyện Sẻ và Chích.

  1. Một hôm, Sẻ được bà gửi cho một hộp hạt kê.

  2. Khi ăn hết Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi.
  3. Sẻ không muốn chia cho Chích cùng ăn.

  4. Thế là hằng ngày, Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.
- HSKG làm thêm.
- HS tự làm, nêu miệng đáp án.

+ Đáp án đúng: 1- 3 -  4 - 2.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, chốt lại ND bài.

- HS VN xem lại bài, kể lại câu chuyện " Gọi bạn" cho người thân nghe.

                             Tiết 3:                      Toán*

                                      ôn: 9 cộng với một số: 9 + 5.
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5 và học thuộc các công thức 9 cộng với một số ( cộng qua 10 ), tính chất giao hoán của phép cộng, giải bài toán .

- HS áp dụng phép cộng dạng 9 cộng với một số để tính, giải toán.

- HS yêu thích học toán.

II. Chuẩn bị: 

- HS: VBTT in.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra một số HS đọc bảng cộng 9 cộng với một số.

- GV nhận xét - cho điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.

 GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( VBTT in  - T.17) rồi chữa bài.
+ Bài 1: Tính nhẩm:
- HS  vận dụng cấc công thức 9 cộng với một số để tìm KQ.

- HS tự làm bài vào trong vở.

- Chữa bài: 2 HS lên chữa bài, khi chữa bài GV kết hợp hỏi để HS nhận ra: Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi -> Tính chất giao hoán của phép cộng

- Củng cố tính nhẩm.

+ Bài 2: Đặt tính rồi tính:
- HS tự viết phép tính vào vở rồi tính. GV lưu ý HS viết cho thẳng cột.

- Củng cố đặt tính và tính, bảng cộng 9.

- HSY làm 3 phép tính.

+ Bài 3: Số?
- 1 HSK nêu cách làm: lấy 9 cộng được KQ điền vào ô trống sau đó ta lấy KQ cộng với 4 được bao nhiêu ta điện KQ vào ô trống.

- HS tự làm bài vào vở BT . 

- 2 HS lên chữa bài.

- GV củng cố bảng cộng 9.

+ Bài 4:

- HS TB đọc đề, phân tích đề bài, HSKG nêu tóm tắt bài toán, 1 HS nêu cách giải. 

- HS tự giải bài toán vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.
- Củng cố cho HS cách trình bày, giải toán có lời văn.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS.

- VN ôn bảng 9 cộng với một số.
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